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Trong nghiên cứu của chúng tôi nhãn áp chỉ bắt 
đầu được ghi nhận từ thời điểm 1 tuần sau mổ vì theo 
kinh nghiệm của đa số tác giả sau mổ phaco nhãn áp 
thường tăng nhẹ do phản ứng tăng tiết hoặc do chất 
dịch nhày còn lưu lại trong vùng góc tiền phòng và 
nhãn áp chỉ thực sự bình ổn sau mổ 1 tuần. Kết quả 
cho thấy ở thời điểm 1 tháng sau phẫu thuật nhãn áp 
trung bình của nhóm nghiên cứu là 17.9 ± 3.1 mmHg 
thấp hơn nhãn áp trung bình trước mổ 1,8 mmHg. Sự 
khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với p = 0,0001. Tại 
các thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng sau phẫu 
thuật sự khác biệt với nhãn áp trước phẫu thuật lần lượt 
là -2,2 mmHg, -1,6 mmHg và -1,4 mmHg, sự khác biệt 
này đều có ý nghĩa thống kê (p=0,002). Hơn thế nữa 
trong suốt thời gian theo dõi của chúng tôi không có 
trường hợp nào trong tổng số 29 mắt trong nhóm 
nghiên cứu tiến triển thành glôcôm. 
Qua nghiên cứu này chúng tôi đi đến nhận định sau 

phẫu thuật phaco trên mắt đục T3 có GBB nhãn áp 
luôn hạ thấp hơn nhãn áp trước mổ ở mọi thời điểm. 
Không những thế phẫu thuật phaco còn có tác dụng 
hạn chế quá trình tiến triển tăng dần của nhãn áp và 
của bản thân bệnh lý GBB. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN 

 BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ 
 
Bùi Trường Tèo - Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu 

Nguyễn Văn Qui - Trường đại học Y dược Cần Thơ 
TÓM TẮT 
Thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa phổ biến, gặp ở 

mọi lứa tuổi và cả hai phái, tỉ lệ giữa Nam và Nữ là 12/1 
[5]. Các kỹ thuật mổ dùng mô tự thân như Bassini, 
McVay, Shouldice, đều có nhược điểm. Việc điều trị 
thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo 
Lichtenstein đã được các tác giả nước ngoài đề cập và 
ứng dụng từ lâu. Tại Cần Thơ kỹ thuật này cũng đã 
được ứng dụng nhiều, nhưng chưa có nghiên cứu. Nên 
chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “ Nghiên cứu đánh 
giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh 
ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” 

Đối tượng nghiên cứu: 58 bệnh nhân từ 40 tuổi trở 
lên được chẩn đoán xác định thoát vị bẹn được mổ 
chương trình tại Cần Thơ, từ tháng 6 năm 2009 đến 
tháng 4 năm 2010. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả.  
Kết quả:  
- Thời gian phục hồi sinh hoạt cá nhân sớm sau mổ 

trung bình là 14,9 ± 7,9 giờ, sớm nhất là 10 giờ, chậm 
nhất là 48 giờ. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 
3,2 ± 1,5 ngày, sớm nhất là 2 ngày, chậm nhất là 11 
ngày. Thời gian trở lại lao động trung bình là 19,7 ± 8,4 
ngày. Mức độ đau giảm dần theo từng ngày, đến ngày 
thứ 2 sau mổ đa số bệnh nhân chỉ còn đau nhẹ 
79,69%. Có 1 trường hợp dẫn lưu vết mổ chiếm 1,52%.  

- Biến chứng sau mổ: Có 4 bệnh nhân bí tiểu sau 
mổ chiếm 6,25%, có 2 trường hợp tụ máu vùng bẹn – 
bìu chiếm 3,03%, có 1 trường hợp bị rối loạn cảm giác 

vùng bẹn – bìu kéo dài > 8 tháng chiếm 1,75%, có 1 
trường hợp đau vết mổ mức độ vừa kéo dài 3 tháng 
chiếm 1,75%, có 2 trường hợp tràn dịch màng tinh 
hoàn lượng ít chiếm 3,50%. 

- Đánh giá kết quả sau thời gian theo dõi trung bình 
9,2 ± 3 tháng: Xếp loại tốt 93,00%, khá 7,00%, không 
có trường hợp nào xếp loại trung bình và kém. 

Từ khóa: thoát vị bẹn, mổ mở, Lichtenstein. 
summary 
Inguinal hernia is a common surgical pathology, 

seen in all ages and both sexes, the ratio between 
men and women is 12/1 [5]. 

The surgical techniques using autologous tissue 
such as Bassini, McVay, Shouldice is all have 
drawbacks. The treatment of inguinal hernia with graft 
surgery opening set by Lichtenstein has been the 
foreign authors mentioned and long applications. In 
Can Tho this technique has been used much, but no 
study. Should we proceed to implement the project 
"Research evaluation inguinal hernia treated by open 
surgery set pieces by Lichtenstein in Can Tho" 

Research subjects: 58 patients from 40 years of 
age was confirmed inguinal hernia surgery program in 
Can Tho, from June 2009 to April 2010. 

Research methods: Conduct research, describe. 
Results: 
- Recovery time personal activities soon after 

surgery was 14.9 ± 7.9 per hour, as early as 10 hours, 
at least 48 hours. Postoperative hospital stay was 3.2 ± 
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1.5 per day, as early as 2 days, at least 11 days. Back 
time workers is 19.7 ± 8.4 per day. Pain level 
decreases with each day, until day 2 after  

- Complications after surgery: There are 4 patients 
postoperative urinary retention accounted for 6.25%, 2 
cases of hematoma in the groin area - scrotum 
accounted for 3.03%, with a case of sensory 
disturbances groin area - scrotum pull length> 8 
months accounted for 1.75%, with 1 case of moderate 
wound pain lasting 3 months accounted for 1.75%, 2 
cases of testicular effusion occupied less of 
3.50%.surgery most patients with mild pain only 
79.69%. There is a case of wound drainage accounted 
for 1.52%. 

- Evaluation of results after a median follow-up 9.2 
± 3 months: 93.00% good class, pretty 7.00%, no case 
of average and poor. 

Keywords: inguinal hernia, Lichtenstein. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa phổ biến, gặp 

ở mọi lứa tuổi và cả hai phái, tỉ lệ giữa Nam và Nữ là 
12/1 [5].  
Các kỹ thuật mổ dùng mô tự thân như Bassini, 

McVay, Shouldice, đều có nhược điểm. Việc điều trị 
thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo 
Lichtenstein đã được các tác giả nước ngoài đề cập và 
ứng dụng từ lâu. Tại Cần Thơ kỹ thuật này cũng đã 
được ứng dụng nhiều, nhưng chưa có nghiên cứu. Nên 
chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài – Nghiên cứu đánh 
giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh 
ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ –, với 2 mục tiêu: 
1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

nhân thoát vị bẹn. 
2. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ 

mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ. 
ĐốI TƯỢNG và phương pháp NGHIÊN CỨU 
58 bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên được chẩn đoán xác 

định thoát vị bẹn được mổ chương trình tại Bệnh Viện 
Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ và Bệnh Viện Đa Khoa 
Thành Phố Cần Thơ, từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 4 
năm 2010. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả. 
Đặc điểm lâm sàng: 
- Tuổi.  
- Giới. 
- Nghề nghiệp. 
- Nơi cư trú. 
- Thời gian mắc bệnh.  
- Thoát vị một bên (phải, trái), hai bên. 
- Thoát vị nguyên phát, tái phát. 
Kết quả siêu âm vùng bẹn – bìu. 
Phẫu thuật 
Phương pháp vô cảm: Gây tê tủy sống hoặc gây 

mê 
 Kỹ thuật mổ: Theo kỹ thuật của tác giả 

Lichtenstein 
 Kết quả phẫu thuật  
 Đánh giá kết quả sớm: Tiêu chuẩn đánh giá theo 

tác giả Nguyễn Văn Liễu [3]: Tốt, khá, trung bình, Kém. 
Đánh giá kết quả muộn: Theo Nguyễn Văn Liễu [3] 
 

3. Nhập và xử lý số liệu 
Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê 

SPSS 16.0 for Window. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Tuổi 
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Biểu đồ 3.1: Nhóm bệnh nhân phân bố theo tuổi 

Kết quả này tương tự với kết quả của các tác giả 
trong và ngoài nước như: Cao Thị Thu Hằng có tuổi 
trung bình là 63,08 ± 11,72 tuổi [2]. 

2. Giới tính: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 64 
bệnh nhân đều là nam giới. Vương Thừa Đức có tỉ lệ 
nam là 97,3%, nữ là 2,7% [6]. Kark báo cáo kết quả 
mổ 3175 bệnh nhân thoát vị bẹn, nam chiếm 97%, nữ 
chiếm 3% [9].  

3. Nghề nghiệp. 
Bảng 3. Nghề nghiệp của bệnh nhân: 

Nghề nghiệp Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Hết tuổi lao động 32 50,00 
Công nhân viên 6 9,38 

Buôn bán 7 10,94 
Làm ruộng 19 29,69 
Tổng cộng 64 100 

Nyhus cho rằng: Những người làm công việc nặng 
nhọc, gắng sức, gia tăng áp lực ổ bụng thường xuyên 
làm tăng nguy cơ thoát vị bẹn [11].  
Phân bố bệnh nhân theo nơi cư trú. 
Có 47 bệnh nhân sống ở nông thôn chiếm 73,44% 

và 17 bệnh nhân sống ở thành thị chiếm 26,56%. 
4. Lý do vào viện. 
Bệnh nhân vào viện vì vùng bẹn có khối phồng 

40,63%, khối phồng kèm theo co kéo vùng bẹn – bìu 
39,06%, khối phồng kèm theo đau vùng bẹn – bìu 
chiếm 20,31%.  
Thời gian mắc bệnh 
13 trường hợp có thời gian mắc bệnh ≤ 3 tháng 

chiếm tỉ lệ 19,70%; 21 trường hợp có thời gian mắc 
bệnh trên 3 tháng đến 1 năm chiếm tỉ lệ 31,82%; 27 
trường hợp có thời gian mắc bệnh trên 1 năm đến 5 
năm chiếm tỉ lệ 40,91%; 5 trường hợp có thời gian mắc 
bệnh trên 5 năm chiếm tỉ lệ 7,58% (số trường hợp có 
thời gian mắc bệnh > 3 tháng chiếm tỉ lệ rất cao 
80,30%). Thời gian mắc bệnh ngắn nhất là 10 ngày (có 
1 trường hợp), dài nhất là 23 năm (có 1 trường hợp). 

5. Triệu chứng lâm sàng. 
Khối thoát vị xuất hiện: Khi đi đứng chiếm 46,97%, 

khi tăng áp lực ổ bụng chiếm 10,61%, có khi đi đứng 
có khi tăng áp lực ổ bụng chiếm 34,85%, xuất hiện 
thường xuyên chiếm 7,58%. Khi nằm khối thoát vị tự 
vào ổ phúc mạc chiếm 43,94%. Khối thoát vị xuất hiện 
gây đau vùng bẹn – bìu chiếm 19,70%, co kéo vùng 
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bẹn – bìu chiếm 39,39%, không co kéo không đau 
chiếm 40,91%. Có 21 trường hợp khối thoát vị còn ở 
vùng bẹn chiếm 31,82% và có 45 trường hợp khối 
thoát vị đã xuống đến bìu chiếm 68,18%. Có 5 trường 
hợp thoát vị kẹt do mạc nối dính vào túi thoát vị nên 
xuất hiện thường xuyên và không đẩy vào ổ phúc mạc 
được chiếm 7,58%.  

6. Phân loại thoát vị bẹn 
Thoát vị nguyên phát có 63 trường hợp chiếm 

95,45%, tái phát có 3 trường hợp chiếm 4,55%.  
Thoát vị gián tiếp có 49 trường hợp chiếm cao nhất 

74,24%, thoát vị trực tiếp có 11 trường hợp chiếm 
16,67%, thoát vị hỗn hợp có 6 trường hợp chiếm 
9,09%.  
Thoát vị bẹn bên phải có 46 trường hợp chiếm 

69,70%, bên trái có 20 trường hợp chiếm 30,30% 
(trong nghiên cứu này có 62 bệnh nhân bị thoát vị bẹn 
1 bên chiếm 96,87% và 2 bệnh nhân bị thoát vị bẹn 2 
bên chiếm 3,13%). Vương Thừa Đức thoát vị bẹn gián 
tiếp chiếm 73%, trực tiếp chiếm 20,8%, hỗn hợp chiếm 
6,2% [1]. Theo Fields thì thoát vị bẹn gián tiếp chiếm 
2/3 còn lại 1/3 là thoát vị bẹn trực tiếp và hỗn hợp [8].  

7. Siêu âm vùng bẹn – bìu  
 Trong nghiên cứu của chúng tôi có 59 trên 66 

trường hợp thoát vị bẹn được siêu âm chiếm tỉ lệ 
89,39%. Kết quả: Có 52 trường hợp thấy hình ảnh của 
khối thoát vị nằm trong ống bẹn chiếm 88,14% (trong 
đó có 31 trường hợp thấy hình ảnh của quai ruột, có 3 
trường hợp thấy hình ảnh của mạc nối, có 18 trường 
hợp thấy hình ảnh của quai ruột và mạc nối). Có 7 
trường hợp không thấy hình ảnh của khối thoát vị nằm 
trong ống bẹn chiếm 11,86%.  

8. Phương pháp vô cảm 
áp dụng phương pháp vô cảm bằng tê tủy sống 

cho 62 bệnh nhân chiếm 96,87%, mê nội khí quản cho 
2 bệnh nhân chiếm 3,13%. Nienhuijs (2004) áp dụng 
phương pháp gây tê tủy sống cho 79 bệnh nhân chiếm 
71,8%, gây mê toàn thân cho 31 bệnh nhân chiếm 
28,2% [10]. 

9. Kết quả phẫu thuật. 
9.1. Kích thước mảnh ghép  
Sử dụng mảnh ghép Premilene có kích thước 5 x 

10 cm cho 57 trường hợp chiếm 86,36% và mảnh ghép 
Prolene có kích thước 6 x 11 cm cho 9 trường hợp 
chiếm 13,64%. 

9.2. Cách cố định mảnh ghép 
Cố định mảnh ghép bằng mũi rời cho 31 trường hợp 

chiếm 46,97%, cố định mảnh ghép bằng mũi vắt cho 
35 trường hợp chiếm 53,03%. 

9.3. Thời gian phục hồi sinh hoạt cá nhân sớm 
sau mổ 
Thời gian phục hồi sinh hoạt cá nhân sớm sau mổ: 

Thời gian Tỷ lệ % 
≤ 12 giờ 56,25% 

13 – 14 giờ 37,50% 
25 – 36 giờ 3,13% 
37 – 48 giờ 3,13% 

Vương Thừa Đức có thời gian phục hồi sinh hoạt cá 
nhân sớm sau mổ trung bình là 14,7 giờ [1]. 

9.4. Mức độ đau sau mổ 
Ngày 1 Ngày 2 Mức độ 

đau Số bệnh nhân Tỷ lệ % Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Đau nhẹ 35 54,69 51 79,69 
Đau vừa 29 45,31 13 20,31 

Tổng cộng 64 100 64 100 
Do bệnh nhân có thời gian nằm viện ngắn nhất là 2 

ngày, nên chúng tôi chỉ đánh giá mức độ đau ngày thứ 
nhất và ngày thứ hai sau mổ, kết quả như sau: Ngày 
thứ nhất sau mổ có 35 bệnh nhân đau ở mức độ nhẹ 
chiếm 54,69% và 29 bệnh nhân đau ở mức độ vừa 
chiếm 45,31%, sang ngày thứ hai có 51 bệnh nhân 
đau ở mức độ nhẹ chiếm 79,69% và 13 bệnh nhân đau 
ở mức độ vừa chiếm 20,31%.  

9.5. Đặt dẫn lưu vết mổ 
Đặt dẫn lưu vết mổ. 
Dẫn lưu vết mổ trong 48 giờ Số trường hợp Tỉ lệ % 

Có 1 1,52 
Không 65 98,48 

Tổng cộng 66 100 
Có 1 trường hợp đặt dẫn lưu vết mổ theo kiểu 

Redon chiếm tỉ lệ 1,52% và ống dẫn lưu được rút sau 
48 giờ. 

9.6. Biến chứng sớm sau mổ 
Biến chứng do phương pháp vô cảm 
� Bí tiểu:  
Số lượng bệnh nhân bí tiểu. 
Thời gian đặt sonde tiểu Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

< 24 giờ 1 1,56 
24 – 48 giờ 3 4,69 
Tổng cộng 4 6,25 

Kết quả của chúng tôi tương tự như kết quả của 
Danielsson (6%) [6]. So với Cao Thị Thu Hằng (1,4%) 
[2], thì số bệnh nhân bí tiểu của chúng tôi cao hơn. 

Biến chứng do phẫu thuật  
� Tụ máu vùng bẹn- bìu  
Tụ máu vùng bẹn-bìu: 3,03%; Không tụ máu: 

96,7%. 
Kết quả của chúng tôi cao hơn Vương Thừa Đức 

(1,8%) [1]. 
9.7. Thời gian nằm viện sau mổ 
Thời gian nằm viện sau mổ: 

Ngày nằm viện  
2 ngày 40,63% 
3 ngày 26,56% 
4 ngày 17,19% 
5 ngày 9,38% 

> 5 ngày 6,25% 
So với Cao Thị Thu Hằng, Trần Phương Ngô có 

thời gian nằm viện trung bình lần lượt là 8,02 ngày và 
7,76 ngày thì thời gian nằm viện của chúng tôi ngắn 
hơn rất nhiều [2].  

9.8. Đánh giá kết quả sớm sau mổ 
Xếp loại Số trường hợp Tỉ lệ % 

Tốt 
Khá 

Trung bình 
Kém 

52 
12 
2 
0 

78,79 
18,18 
3,03 

0 
Tổng cộng 66 100 
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Chúng tôi đã mổ 66 trường hợp thoát vị bẹn trên 64 
bệnh nhân, kết quả sớm sau mổ được ghi nhận như 
sau: Tốt có 52 trường hợp chiếm 78,79%, khá có 12 
trường hợp chiếm 18,18%, trung bình có 2 trường hợp 
chiếm 3,03%, không có trường hợp kém. 

10. Đánh giá kết quả muộn 
Tái khám sau 3 tháng 
Tái khám sau 3 tháng, số trường hợp được tái khám 

ít nhất một lần là 57/69 chiếm 86,36%. Có 9 trường 
hợp chúng tôi không liên lạc được chiếm 13,64% 

Tái khám sau 12 tháng 
Trong nghiên cứu này có 48 trường hợp sau mổ 

dưới 12 tháng chiếm 72,73%, trên 12 tháng có 18 
trường hợp chiếm 27,27%  
Tái khám sau 12 tháng được 15/18 trường hợp 

chiếm 83,33%, trong đó tái khám: Tại Bệnh Viện có 12 
trường hợp chiếm 66,67%, hỏi thăm qua điện thoại có 
2 trường hợp chiếm 11,11%, có 1 trường hợp chúng tôi 
đến nhà tái khám chiếm 5,55%. Có 3 trường hợp 
chúng tôi không tái khám được chiếm 16,67%. 

10.1. Thời gian theo dõi 
Thời gian theo dõi trung bình là 9,2 ± 3 tháng, trong 

đó thời gian theo dõi ngắn nhất là 3,5 tháng, dài nhất là 
14 tháng. So với Vương Thừa Đức theo dõi 103 trên 
115 trường hợp đạt 89,6% với thời gian theo dõi từ 12 
đến 24 tháng [1]. 

10.2. Thời gian trở lại lao động 
Thời gian trở lại lao động trung bình là: 19,7 ± 8,4 

ngày, trong đó thời gian trở lại lao động sớm nhất là 10 
ngày và thời gian trở lại lao động chậm nhất là 60 
ngày.  
Thời gian trở lại lao động dưới 15 ngày có 5 bệnh 

nhân chiếm tỉ lệ 9,09%, từ 15 đến 30 ngày có 49 bệnh 
nhân chiếm tỉ lệ 89,09%, từ 31 đến 60 ngày có 1 bệnh 
nhân chiếm tỉ lệ 1,82%. Nhận thấy đa số bệnh nhân có 
thời gian trở lại lao động từ 15 – 30 ngày. Trần Phương 
Ngô có thời gian trở lại lao động trung bình là 18,24 
ngày [4], Kark (3175 bệnh nhân) có thời gian trở lại lao 
động trung bình là 8 ngày, trong đó những người làm 
công việc nặng nhọc là 12 ngày, còn những người làm 
việc văn phòng, những công việc nhẹ là 7 ngày [58], 
Davies (115 bệnh nhân) có thời gian trở lại lao động là 
14 ngày [7], 

10.3. Biến chứng muộn 
Biến chứng muộn Số trường hợp Tỉ lệ % 

Đau vết mổ 1 1,75 
Rối loạn cảm giác vùng bẹn – bìu 1 1,75 

Tràn dịch màng tinh hoàn 2 3,50 
Tổng cộng 4 7,00 

Chúng tôi tái khám được 57 trên 66 trường hợp 
thoát vị bẹn đã mổ: Có 1 trường hợp (1,75%) bị đau vết 
mổ mức độ vừa kéo dài 3 tháng, 1 trường hợp (1,75%) 
bị rối loạn cảm giác vùng bẹn – bìu mức độ vừa kéo 
dài trên 8 tháng, 2 trường hợp (3,50%) tràn dịch màng 
tinh hoàn lượng ít. Vương Thừa Đức so sánh giữa 2 kỹ 
thuật mổ theo Lichtenstein và theo Bassini, kết quả 
trong nhóm Lichtenstein có 2 bệnh nhân (1,6%) bị đau 
sau mổ hơn một năm, trong đó có 1 người bị dị cảm 
vùng cận xương mu, trong nhóm Bassini có 2 bệnh 

nhân (2%), thỉnh thoảng bị đau nhói từng cơn lan 
xuống bìu đôi khi có dị cảm [1]. 

10.4. Tái phát 
Trong 57 trường hợp được theo dõi không có trường 

hợp nào tái phát. Theo Vương Thừa Đức (2006) [6] 
nghiên cứu 115 trường hợp từ 12 – 24 tháng thì có 
0,97 tái phát. 
 Kết quả cho thấy rằng mổ theo kỹ thuật 

Lichtenstein có tỉ lệ tái phát rất thấp. 
10.5. Đánh giá kết quả muộn 

Kết quả Số trường hợp Tỉ lệ % 
Tốt 53 93,00 
Khá 4 7,00 

Trung bình 0 0 
Kém 0 0 

Tổng cộng 57 100 
Kết quả theo dõi được 57 trên 66 trường hợp thoát 

vị bẹn đã mổ với thời gian theo dõi trung bình 9,2 ± 3 
tháng, có kết quả như sau: Tốt có 53 trường hợp chiếm 
93,00%, khá có 4 trường hợp chiếm 7,00%, không có 
trường hợp nào được xếp loại trung bình và kém. 

KẾT LUẬN 
1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng: 
- Tuổi trung bình là 63,9 ± 11,8 tuổi; tuổi nhỏ nhất là 

40, lớn nhất là 85 tuổi, 100% là nam giới, bệnh nhân 
sống ở nông thôn chiếm 73,44%, Thời gian mắc bệnh 
trên 3 tháng chiếm 80,30%, thời gian mắc bệnh ngắn 
nhất là 10 ngày, dài nhất là 23 năm. Triệu chứng lâm 
sàng thường gặp là khối thoát vị xuất hiện khi đi đứng 
46,97% và tự vào ổ phúc mạc khi nằm 43,94%, khối 
thoát vị xuống đến bìu 68,18%. Thoát vị nguyên phát 
95,45%, thoát vị tái phát 4,55%, thoát vị gián tiếp 
chiếm tỉ lệ cao nhất 74,24%, trực tiếp 16,67%, hỗn hợp 
9,09%, thoát vị bẹn một bên chiếm 96,87%, hai bên 
chiếm 3,13%. 
- Siêu âm vùng bẹn – bìu: Có 52 trường hợp thấy 

hình ảnh khối thoát vị nằm trong ống bẹn chiếm 
88,14%, có 7 trường hợp không thấy hình ảnh khối 
thoát vị nằm trong ống bẹn chiếm 11,86%. 

2. Kết quả phẫu thuật 
Thời gian phục hồi sinh hoạt cá nhân sớm sau mổ 

trung bình là 14,9 ± 7,9 giờ, sớm nhất là 10 giờ, chậm 
nhất là 48 giờ. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 
3,2 ± 1,5 ngày, sớm nhất là 2 ngày, chậm nhất là 11 
ngày. Thời gian trở lại lao động trung bình là 19,7 ± 8,4 
ngày. Mức độ đau giảm dần theo từng ngày, đến ngày 
thứ 2 sau mổ đa số bệnh nhân chỉ còn đau nhẹ 
79,69%. Có 1 trường hợp dẫn lưu vết mổ chiếm 1,52%.  
- Biến chứng sau mổ: Có 4 bệnh nhân bí tiểu sau 

mổ chiếm 6,25%, có 2 trường hợp tụ máu vùng bẹn – 
bìu chiếm 3,03%, có 1 trường hợp bị rối loạn cảm giác 
vùng bẹn – bìu kéo dài > 8 tháng chiếm 1,75%, có 1 
trường hợp đau vết mổ mức độ vừa kéo dài 3 tháng 
chiếm 1,75%, có 2 trường hợp tràn dịch màng tinh 
hoàn lượng ít chiếm 3,50%. 
- Đánh giá kết quả sau thời gian theo dõi trung bình 

9,2 ± 3 tháng: Xếp loại tốt 93,00%, khá 7,00%, không 
có trường hợp nào xếp loại trung bình và kém. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SIMVASTATIN  

Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 CÓ KHÁNG INSULIN 
 

Phạm thị Nhuận, Lương Thị Hương Loan 
Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đái tháo đường typ 2 có quá trình diễn biến phức 

tạp của sự thiếu hụt insulin và đề kháng insulin đã gây 
ra nhiều khó khăn cho việc theo dõi, điều trị. Kháng 
insulin có mối liên quan với những yếu tố nguy cơ như: 
béo phì, rối loạn lipid máu tăng huyết áp đã tạo ra một 
vòng xoắn bệnh lý làm cho sự tiến triển của bệnh đái 
tháo đường typ 2 ngày càng phức tạp. Điều trị đái tháo 
đường typ 2, ngoài việc điều trị thuốc giảm đường máu 
cần phải điều trị phối hợp các yếu tố nguy cơ đi kèm 
trong đó đặc biệt là giảm triglycerid, giảm LDL –C, 
tăng HDL –C thì mới mang lại hiệu quả cao, đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh. 
Simvastatin là một thuốc điều trị rối loạn lipid máu, 

thuốc được chỉ định để làm giảm tổng hợp LDL, giảm 
cholesterol, giảm triglycerid từ đó giảm nguy cơ biến 
chứng bệnh tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường typ 
2. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị rối 

loạn chuyển hoá lipid bằng simvastatin ở bệnh nhân 
đái tháo đường typ2 có kháng insulin. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
* Nhóm bệnh: bệnh nhân đái tháo đường typ 2 lần 

đầu hoặc đang được theo dõi định kỳ điều trị bằng 
thuốc uống hạ đường máu, theo tiêu chuẩn chẩn đoán 
và phân typ ĐTĐ của ADA (American Diabetes 
Association) năm 1997 và được WHO công nhận năm 
1998. 

* Nhóm chứng  
Gồm 40 người khoẻ mạnh không bị mắc bệnh ĐTĐ, 

tuổi > 40 tình nguyện tham gia nghiên cứu. 
 Đánh giá tình trạng kháng insulin bằng chỉ số: 
HOMA-IR =I0 (µu/ml)x G0(mmol/l)/22,5. Theo 

khuyến cáo của tổ chức Thế Giới kháng insulin được 

xác định khi chỉ số HOMA-IR lớn hơn tứ phân vị cao 
nhất trong nhóm chứng.  
* Chọn bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có kháng insulin ngẫu 

nhiên vào 2 nhóm: 
Nhóm 1: Điều trị Sulfonylurea (nhóm không 

simvastatin). 
Nhóm 2: Điều trị Sulfonylurea kết hợp Simvastatin 

(nhóm simvastatin).  
Tất cả bệnh nhân này không dùng thuốc điều trị 

giảm lipid máu trước đó một tháng. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả 

cắt ngang có đối chứng, theo dõi dọc, đánh giá trước 
sau, chọn mẫu thuận tiện. 
Chỉ tiêu nghiên cứu: 
* Thông tin chung 
- Tuổi > 40, giới. 
- Thời gian bị bệnh: <1 năm, từ 1-5 năm, > 5năm 
* Chỉ tiêu lâm sàng: đo HA, đo chiều cao, cân nặng, 

vòng eo, vòng hông, 
- Tác dụng phụ: tiêu chảy, đầy bụng, táo bón, đau 

cơ. 
* Chỉ tiêu cận lâm sàng: (Xét nghiệm máu tĩnh 

mạch lúc đói). 
Glucose, Insulin, HbA1c, cholesterol, triglycerid, 

HDL – C, LDL – C, S.GOT – S.GPT, creatinin. 
* Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
- Thời gian tiến hành nghiên cứu: từ 3/2010 đến 

10/2010. 
- Địa điểm: Khoa khám bệnh bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Thái Nguyên. 
* Xử lý theo phương pháp thông số y sinh học bằng 

phần mềm SPSS 13.0 
 


